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TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
TỔ GDCD
--------//---------
BÀI GIẢNG OFFLINE MÔN GDCD KHỐI 12
Từ ngày 15/11/2021 – 20/11/ 2021

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Học xong bài này học sinh sẽ có được những kiến thức cơ bản sau:
-Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực HN và gia đình. Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong HN và GĐ.
-Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động. Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong lao động
-Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực kinh doanh. Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, tư duy phê phán	
II.NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH:
	NỘI DUNG
	NHIỆM VỤ

	
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Học sinh nghiên cứu SGK GDCD 12, bài “Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực” nếu có sách giáo khoa. Nếu học sinh không có sách giáo khoa có thể tham khảo “Nội dung bài học - kiến thức trọng tâm” đính kèm.
2. Học sinh học thuộc mục III. Nội dung bài học - kiến thức trọng tâm

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học
· Học sinh tự làm bài tập củng cố bằng cách ghi đáp án tự luận và trắc nghiệm  vào khung “bài làm”. Hạn chót ngày 21/11/2021 học sinh nộp phần bài làm (có thể làm ra giấy tập rồi chụp hình gửi hoặc gửi file Word) cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp gửi cho giáo viên bộ môn GDCD qua Zalo.
· Học sinh gặp khó khăn trong quá trình tự học có thể nêu ra cho GV giải đáp, tháo gỡ vào tiết học online tiếp theo.




III. NỘI DUNG BÀI HỌC - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I.Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
1.Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.
2.Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
    a. Bình đẳng giữa vợ và chồng
 ­ Trong quan hệ thân nhân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; ….
­  Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu (chiếm hữu, sử dụng và định ñoaït)taøi sản chung; ngoài ra vợ và chồng có quyền có tài sản riêng: có trước khi kết hôn, được cho, tặng riêng.
 b. Bình đẳng giữa cha mẹ và con:
­ Cha me: thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con,không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con (kể cả con nuôi); 
­ Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con không được có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.
c. Bình đẳng giữa ông bà và cháu: Ông bàtrông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho các cháu; cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
d. Bình đẳng giữa anh, chị, em: Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

II.- Bình đẳng trong lao động
1.Thế nào là bình đẳng trong lao động: Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc tìm việc làm, bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước.
2.Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động
a. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.
b. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyện, bình đẳng; không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể; giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.
* Có 3 loại hợp đồng lao động: HĐLĐ mùa vụ; HĐLĐ có xác định thời hạn; HĐLĐ không xác định thời hạn.
c. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
    Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về quyền trong lao động .Tuy nhiên, lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm về cơ thể, sinh lí và chức năng làm mẹ trong lao động để có điều kiện thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động.

III.- Bình đẳng trong kinh doanh
1. 1. Bình đẳng trong kinh doanh: Có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.
  2. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh
­ Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức KD.
­ Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong nghề mà pháp luật không cấm.
­ Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
­ Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng
­ Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp; tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử.
----//----

IV.BÀI TẬP CỦNG CỐ

1. TỰ LUẬN: Học sinh trả lời 3 câu hỏi sau:
Câu 1. Em hãy nêu sự quan trọng của bình đẳng trong hôn nhân và gia đinh?
Câu 2. Em đánh giá thế nào về sự bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ ?
Câu 3. Em sẽ vận dụng quyền bình đẳng trong kinh doanh như thế nào?

2. TRẮC NGHIỆM: Học sinh ghi đáp án mình chọn vào khung bên dưới
Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.  

Câu 2: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào?
A. Tài sản và sở hữu.                        B. Nhân thân và tài sản.         
C. Dân sự và xã hội.                         D. Nhân thân và lao động.

Câu 3: Hành vi nào sau đây vi phạm nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Cha mẹ cùng nhau yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc và tôn trọng ý kiến của con.
B. Cha mẹ phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, con ruột và con nuôi.
C. Cha mẹ chăm lo việc học tập và phát triển lành mạnh của con về mọi mặt.
D. Cha mẹ không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật.

Câu 4: Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng giữa ông bà và cháu?
A. Việc chăm sóc ông bà là nghĩa vụ của cha mẹ nên cháu không có bổn phận.
B. Chỉ có cháu trai sống cùng ông bà mới có nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà. 
C. Cháu có bổn phận kính trọng chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
D. Khi cháu được thừa hưởng tài sản của ông bà thì sẽ có nghĩa vụ chăm sóc ông bà.

Câu 5: Trong trường hợp không còn cha mẹ thì bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào? 
A. Anh chị cả có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.      
B. Các em được ưu tiên hoàn toàn trong thừa kế tài sản.
C. Chỉ có anh cả mới có nghĩa vụ chăm sóc các em.    
D. Anh chị em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.

Câu 6: Ý nào sau đây không thuộc nội dung bình đẳng trong lao động?
A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
B. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng giữa những người sử dụng lao động.

Câu 7: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua
A. tìm việc làm.       B. kí hợp đồng lao động.        C. sử dụng lao động.       D. thực hiện nghĩa vụ lao động.

Câu 8: Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện thông qua
A. thỏa thuận lao động.        B. hợp đồng lao động.         C. việc sử dụng lao động.           D. quyền được lao động.

Câu 9: Việc giao kết hợp đồng lao động được tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
B. Tự do, dân chủ, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
C. Tự do, tự nguyện, công bằng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
D. Tự do, chủ động, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Câu 10: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo 
A. sở thích và khả năng.      B. nhu cầu thị trường.      C. mục đích bản thân.      D. khả năng và nhu cầu.

Câu 11: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
A. tự chủ đăng kí kinh doanh.    B. kinh doanh không cần đăng kí.    C. miễn giảm thuế.    D. tăng thu nhập.

Câu 12: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật là nội dung thuộc quyền nào sau đây?
A. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.              B. Quyền bình đẳng trong lao động.
C. Quyền bình đẳng trong sản xuất.                   D. Quyền bình đẳng trong mua bán.

Câu 13: Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư là
A. kinh doanh.              B. lao động.             C. sản xuất.               D. buôn bán.

Câu 14: Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau thể hiện quyền bình đẳng trong quan hệ
A. nhân thân.                 B. gia đình.                 C. tình cảm.               D. xã hội.  

Câu 15: Trường hợp nào được xác định là tài sản chung?
A. Những thu nhập hợp pháp được vợ chồng tạo ra trong thời kì hôn nhân.
B. Tài sản được thừa kế riêng; tặng, cho riêng trong thời kì hôn nhân.
C. Tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn.
D. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kì hôn nhân.

Câu 16: Trong nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con, cha mẹ có nghĩa vụ
A. không phân biệt đối xử giữa các con.                     B. yêu thương con trai hơn con gái.
C. chăm lo cho con khi chưa thành niên.                           D. nghe theo mọi ý kiến của con.

Câu 17: Người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp lao động nữ
A. kết hôn.                  B. nghỉ việc không lí do.                    C. nuôi con dưới 12 tháng tuổi.            D. có thai.

Câu 18: Người lao động có nghĩa vụ gì?
A. Chấp hành kỷ luật, nội quy lao động.                    
B. Làm tất cả những gì mà người sử dụng lao động giao cho.
C. Hoàn thành những khoản đóng góp do công ty yêu cầu.  
D. Thỏa thuận về tiền lương với người sử dụng lao động. 

Câu 19: Việc đưa ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thực hiện tốt chính sách gì của Đảng ta?
A. Tiền lương.                B. An sinh xã hội.                 C. Bình đẳng giới.              D. Đại đoàn kết dân tộc.

Câu 20: Bình đẳng trong kinh doanh không được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh.             B. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
C. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.         D. Tìm mọi cách để thu lợi trong kinh doanh.

Câu 21: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân X đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp X đã thực hiện quyền nào của mình dưới đây?
A. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.                 B. Quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
C. Quyền định đoạt tài sản.                                 D. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề.

Câu 22: Công ty Q kinh doanh thêm cả bánh kẹo, trong khi giấy phép kinh doanh là quần áo trẻ em. Công ty Q đã vi phạm nội dung nào dưới đây theo quy định của pháp luật?
A. Tự chủ kinh doanh.                                           B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng kí.         D. Mở rộng thị trường, quy mô kinh doanh.

Câu 23: Ông K bán rau tại chợ, hằng tháng ông A đều nộp thuế. Hành vi của ông A thuộc nội dung nào của quyền bình đẳng trong kinh doanh
A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.                  B. Bình đẳng về quyền lựa chọn hình thức kinh doanh.
C. Bình đẳng về quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.        D.Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô.

Câu 24: Công ty X ở Bình Phước và công ty N ở Bình Dương cùng sản xuất ván ép. Công ty X phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân thấp hơn công ty N. Căn cứ yếu tố nào dưới đây hai công ty có mức thuế khác nhau? 
A. Lợi nhuận thu được.            B. Quan hệ quen biết.
C. Địa bàn kinh doanh.           D. Khả năng kinh doanh.

Câu 25: Ông G đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng thấy mặt bằng rộng nên ông G làm hồ sơ xin đăng ký kinh doanh thêm dịch vụ vui chơi giải trí. Ông A đã sử dụng quyền nào sau đây?
A.Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.          
B. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
C. Quyền chủ động mở rộng quy mô.                              
D. Quyền được khuyến khích phát triển trong kinh doanh.


Câu 26: Hai vợ chồng là công nhân trong cùng một xí nghiệp. Khi con ốm phải nhập viện thì
A. vợ chồng thỏa thuận với nhau về thời gian chăm sóc con, đảm bảo hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến công việc của cả hai.
B. người vợ phải nghỉ nhiều ngày hơn để chăm sóc con vì người phụ nữ thường chu đáo, chăm sóc cẩn thận hơn.
C. người chồng yêu cầu người vợ nhờ người thân trong gia đình chăm sóc con để không ảnh hưởng đến công việc của hai vợ chồng.
D. người chồng nên dành nhiều ngày chăm sóc con vì người chồng đủ sức khỏe để có thể vừa chăm con vừa làm việc. 

Câu 27: Ở xã, A thường xuyên chứng kiến anh B đánh vợ. A nhiều lần khuyên ngăn nhưng B không sửa đổi. Theo em, A cần phải làm gì?
A. Báo với chính quyền địa phương nơi gần nhất và trợ giúp có hiệu quả với nạn nhân bạo lực gia đình.
B. Không báo với chính quyền địa phương vì sợ mất tình làng nghĩa xóm.
C. Không quan tâm vì đó là việc riêng của từng gia đình nên để họ tự giải quyết.
D. Tuyên truyền cho thành viên trong gia đình về luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

Câu 28: Vào dịp nghỉ tết, A (18 tuổi) và rủ B (14 tuổi, đang là học sinh) về quê chơi. A có lời đề nghị là muốn B nghỉ học để làm công nhân cho công ty của gia đình mình.  Nếu là B, em sẽ lựa chọn cách cư xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Nghỉ học để đi lao động vì muốn kiếm tiền.          
B. Nói cho ba mẹ mình biết và nghe theo lời của ba mẹ.
C. Báo với cơ quan công an vì cho rằng A đã dụ dỗ mình.       
D. Không đồng ý với A và giải thích cho A hiểu.

Câu 29: Vừa tốt nghiệp lớp 12, H xin vào làm việc cho công ty X. Sau khi thỏa thuận về việc kí kết hợp đồng lao động và H đã được nhận vào làm việc tại công ty với thời hạn xác định nhưng trong hợp đồng lại không ghi rõ H làm công việc gì. Theo em, trong trường hợp này H nên làm gì?
A. Trao đổi và đề nghị công ty X bổ sung vào quy định này.
B. Chấp nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động.
C. Không chấp nhận và tự bổ sung nội dung công việc vào hợp đồng.
D. Hủy hợp đồng lao động và tìm công việc khác.

Câu 30: UBND xã X cho phép công ty ông Y đặt cơ sở sản xuất trên địa bàn của xã. Chất thải của công ty đã gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đó. Để tiếp tục hoạt động sản xuất của mình, công ty Y phải
A. xây dựng hệ thống xử lý chất thải.
B. đóng thuế đầy đủ. 
C. đưa tiền cho người dân để họ không kiện.
D. tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh.

----------------------------------------
V. BÀI LÀM

Trường: THPT Tạ Quang Bửu
Lớp:……………….
Họ tên học sinh:……………………………………

	ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUẬN

	
Câu 1…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..




[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

	1-
	2-
	3- 
	4- 
	5- 
	6- 
	7- 
	8- 
	9- 
	10- 

	11- 
	12- 
	13- 
	14- 
	15- 
	16- 
	17- 
	18- 
	19- 
	20- 

	21- 
	22- 
	23- 
	24- 
	25- 
	26- 
	27- 
	28-  
	29- 
	30-



